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Nội dung bản cáo bạch

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức phát hành

Ông Lê Văn Chung

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Mai Xuân Hiền

Chức vụ:
Giám đốc

Ông Mai Viết Dụng

Chức vụ:
Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế, bao gồm tất cả những thông tin cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty cũng như đánh giá về các quyền kèm theo cổ phiếu đăng ký lại để niêm yết.

2. Công ty tư vấn

Ông Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ:
Phó Giám đốc

Ông Phạm Quang Huy

Chức vụ:
Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1

Ông Đỗ Quang Thuận

Chức vụ:
Cán bộ Phòng Nghiệp vụ 1

Chúng tôi đảm bảo rằng Bản cáo bạch này đã được xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên những thông tin, số liệu do BPC cung cấp và đã được BPC xem xét, xác nhận trước khi chính thức đệ trình lên UBCKNN xin giấy phép đăng ký lại để niêm yết trên TTGDCK theo những thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn niêm yết cổ phiếu BPC ký giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn.

II. tóm tắt về tổ chức phát hành và chứng khoán phát hành

3. Giới thiệu về tổ chức phát hành

· Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Tên tiếng Anh:

Bimson Packing Company

· Tên giao dịch:

BPC

· Trụ sở:


Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

· Vốn điều lệ:

38 tỷ VND

· Thời gian hoạt động:
50 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy CNĐKKD.

· Thành lập theo Quyết định số 04/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 01 năm 1999 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc Công ty Xi măng Bỉm Sơn thành Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn.

· Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055764/CNĐKKD do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 07/06/1999. 

· Lĩnh vực kinh doanh:

· Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì, các sản phẩm từ nhựa và giấy;

· Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

· Sơ lược quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 05/112/1992, Phân xưởng sản xuất vỏ bao thủ công được thành lập theo Quyết định số 1020 XMBS/TCLĐ của Giám đốc Nhà máy xi măng Bỉm Sơn (nay là Công ty xi măng Bỉm Sơn).

Ngày 27/08/1994, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 367 BXD/KH-ĐT phê duyệt dự toán công trình xây dựng xưởng sản xuất vỏ bao PP Công ty xi măng Bỉm Sơn công suất 20 triệu bao / năm với tổng giá trị đầu tư trên 60 tỷ đồng. Công trình được thi công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 26/05/1995.

Ngày 08/01/1999, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 04/1999/QĐ-TTg chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng May bao thuộc Công ty Xi măng Bỉm Sơn thành Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn.
4. Thị trường

Theo Báo cáo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trình Chính phủ vào tháng 11 năm 2000 lượng tiêu thụ xi măng toàn quốc năm 2000 vào khoảng 13,5 triệu tấn, dự báo lượng tiêu thụ vào năm 2005 là 23-24 triệu tấn và năm 2010 là 33 - 34 triệu tấn. Tính trung bình, các nhà máy xi măng ở Việt Nam hiện đang đóng bao khoảng 80% sản lượng sản xuất ra, như vậy, tổng nhu cầu về vỏ bao xi măng các loại (KP, KPK, ...) là vào khoảng 216 triệu chiếc vào năm 2000, 384 triệu chiếc vào năm 2005 và khoảng 544 triệu chiếc vào năm 2010 (lượng xi măng xuất khẩu và nhập khẩu dự kiến là không lớn và lượng xi măng sản xuất trong nước sẽ đạt xấp xỉ lượng tiêu thụ).

Hiện nay, tại khu vực Bắc miền Trung có 6 nhà máy xi măng lớn (Hoàng Mai, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Tam Điệp, Bút Sơn, Quảng Bình) công suất mỗi nhà máy từ 1,2 đến 2,4 triệu tấn xi măng/năm, sẽ đưa ra thị trường khoảng từ 7 đến 8,5 triệu tấn xi măng mỗi năm. Tính trung bình nếu có 70% lượng xi măng trên được đóng bao thì nhu cầu vỏ bao là 100 đến 130 triệu chiếc. Tại khu vực này hiện nay, có 4 công ty cung cấp bao bì xi măng (Nghệ An, Thanh Hoá, Bỉm Sơn, Nam Hà) công suất từ 20 đến 25 triệu vỏ bao / năm, hàng năm cung cấp từ  90 đến 105 triệu vỏ bao.
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Nguồn: Tính toán dựa trên Báo cáo Kế hoạch Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
giai đoạn 2001-2005-2010 (Tháng 11/2000)
Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (BPC) có lợi thế là nằm ngay bên cạnh và là bạn hàng truyền thống của Công ty Xi măng Bỉm Sơn, do vậy nhu cầu vỏ bao của Công ty xi măng Bỉm Sơn là một yếu tố quan trọng trong việc lập phương án sản xuất kinh doanh của BPC. Trong các năm qua, nhu cầu vỏ bao xi măng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn luôn vượt quá khả năng cung cấp của Công ty Bao bì Bỉm Sơn. Năm 2000, BPC cung cấp 22 triệu vỏ bao còn thiếu 3 triệu vỏ bao so với nhu cầu của Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

Mặt khác, Công ty Xi măng Bỉm Sơn đang tiến hành cải tạo và hiện đại hóa công nghệ giai đoạn I nên sản lượng xi măng sẽ tăng lên theo từng năm và kéo theo nhu cầu vỏ bao tăng lên như sau:

	Năm
	Nội dung
	Sản lượng
	Nhu cầu vỏ bao

	2001
	Duy trì lò 1, cải tạo lò 2
	1,1 - 1,2 triệu tấn
	21 - 24 triệu

	2002
	Lò 1 sản xuất ổn định, Lò 2 khai thác 85% công suất thiết kế
	1,4 triệu tấn
	25 - 30 triệu

	2003
	Khai thác 100% công suất lò 1, 2
	1,8 triệu tấn
	32 - 35 triệu


Sau năm 2003, Công ty Xi măng Bỉm Sơn tiếp tục cải tạo giai đoạn II nâng tổng sản lượng lên 2,4 triệu tấn xi măng vào năm 2006, vì vậy khi đó nhu cầu vỏ bao xi măng sẽ đạt tới 40 - 45 triệu chiếc. 
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Nguồn: Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Như vậy, nhu cầu vỏ bao xi măng của cả nước nói chung và đặc biệt là nhu cầu về vỏ bao xi măng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn nói riêng là rất lớn so với khả năng cung cấp hiện tại, điều này tạo cơ hội lớn cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bỉm Sơn cũng như các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác.

So với các doanh nghiệp khác trong ngành sản xuất bao bì, BPC có lợi thế rất lớn do vị trí nằm giữa khu vực có 6 công ty xi măng lớn, giao thông thuận lợi, đặc biệt nằm cạnh Công ty Xi măng Bỉm Sơn - thị trường tiêu thụ chính, vì vậy chi phí vận chuyển gần như bằng không. Đây là một điều kiện thuận lợi cơ bản giúp Công ty chiếm lĩnh và duy trì vai trò là nhà cung cấp vỏ bao chủ yếu cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn trong điều kiện chấp nhận cạnh tranh về giá cả và chất lượng với các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác.

Dây chuyền công nghệ sản xuất bao bì của Công ty được nhập từ Cộng hòa áo và được đánh giá là hiện đại, đảm bảo yêu cầu về chất lượng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn. Kể từ năm 2000, dây chuyền sản xuất đã được huy động hết công suất 20 triệu vỏ bao  / năm, ngoài ra Công ty còn phải mua thêm bán thành phẩm (vải PP) của các đơn vị khác về gia công khoảng 2 đến 3 triệu chiếc vỏ bao mỗi năm.

Trải qua 5 - 6 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì, Công ty đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề có nhiều kinh nghiệm có đủ khả năng, trình độ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sản xuất.

Như vậy, nhu cầu sản phẩm vỏ bao xi măng những năm tới sẽ tăng lên cùng với sản lượng xi măng đem lại cơ hội phát triển cho BPC cũng như các công ty sản xuất bao bì khác. Hoạt động của Công ty Xi măng Bỉm Sơn được dự báo là ổn định và sẽ phát triển mạnh dựa trên kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá công nghệ đang được tiến hành, dự kiến công suất được nâng lên từ 1,2 triệu tấn hiện nay lên 2,4 triệu tấn năm 2006 (Kế hoạch Đầu tư Phát triển giai đoạn 2001 - 2005 - 2010 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam). Điều này sẽ tạo cơ hội cho BPC duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.

5. Tóm tắt hoạt động kinh doanh của Công ty

Hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất vỏ bao xi măng KP (một lớp giấy Kraft và một lớp nhựa PP) phục vụ cho nhu cầu của Công ty Xi măng Bỉm Sơn. Vỏ bao được sản xuất từ hai loại nguyên vật liệu chính là giấy Kraft và hạt nhựa PP, cả hai loại này hiện nay trong nước đều chưa sản xuất được và phải nhập khẩu. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn không trực tiếp nhập khẩu các loại nguyên liệu trên mà mua của các nhà nhập khẩu khác.

Công ty có hai xưởng sản xuất chính là xưởng sản xuất vải PP và xưởng may bao. Xưởng sản xuất vải PP sử dụng nguyên liệu là hạt nhựa PP, tạo ra sợi vải PP, dệt thành vải PP và tráng một lớp màng PP. Xưởng may bao sử dụng giấy Kraft và vải PP đã tráng màng (chủ yếu do xưởng sản xuất vải PP cung cấp, ngoài ra có một phần mua ngoài) để may thành vỏ bao xi măng thành phẩm thông qua các công đoạn: in nhãn mác, dựng ống bao, may bao. Ngoài ra, Công ty còn có phân xưởng thứ ba là phân xưởng sửa chữa cơ điện.

Sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ tại thị trường ổn định là Công ty Xi măng Bỉm Sơn ở vị trí liền kề với Công ty. Chi phí vận chuyển không đáng kể là một trong những lợi thế khách quan đặc biệt giúp Công ty có thể cạnh tranh thắng lợi với các công ty bao bì khác trong việc giành và giữ thị trường Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

6. Chiến lược kinh doanh

· Duy trì mối quan hệ bạn hàng truyền thống tốt đẹp với Công ty Xi măng Bỉm Sơn; bám sát nhu cầu vỏ bao của Công ty về mẫu mã, chất lượng vỏ bao; đảm bảo duy trì vị trí là nhà cung cấp vỏ bao chủ yếu cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn; hoạt động kinh doanh hiệu quả trên cơ sở chấp nhận cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác.

· Kịp thời duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế bổ sung để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị hiện có, đảm bảo huy động đạt và vượt 100% công suất thiết kế của máy móc thiết bị.

· Xúc tiến dự án mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất 16 triệu vỏ bao / năm (với tổng vốn đầu tư ước tính là 28 tỷ đồng), nâng tổng công suất cả hai dây chuyền lên 36 triệu vỏ bao / năm vào năm 2003.

· Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán trong năm 2001 nhằm chuẩn bị cho nhu cầu huy động vốn vào năm 2002 và phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

7. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 1999/6T
	Năm 2000
	Năm 2001/6T

	1
	Tổng tài sản
	43.486
	48.694
	52.513

	2
	Doanh thu
	27.740
	61.226
	31.187

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	4.991
	9.195
	4.229

	4
	Lợi nhuận ròng
	4.991
	9.195
	4.229

	5
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	48,14%
	58,73%
	51,08%


Ghi chú: 
Số liệu năm 1999 và năm 2000 được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn. Số liệu 6 tháng đầu năm 2001 được trích từ Báo cáo quyết toán của Công ty và chưa có xác nhận của Công ty Kiểm toán.

8. Cổ phiếu xin đăng ký lại để niêm yết

· Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

· Số lượng cổ phiếu:
3.800.000 cổ phiếu

· Mệnh giá:


10.000 đồng

· Nguyên tắc định giá cổ phiếu niêm yết:
Chiết khấu dòng tiền (DCF)

· Giá dự kiến niêm yết:
22.000 đồng

· Dự kiến cổ tức:

15%

III. Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành

9. Rủi ro thị trường

a) Nền kinh tế:

Tốc độ phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ xi măng. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh thì nhu cầu xây dựng lớn và nhu cầu tiêu thụ xi măng tăng mạnh kéo theo nhu cầu về vỏ bao xi măng tăng lên. Ngược lại, khi nền kinh tế đình trệ, nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành sản xuất bao bì.

Từ năm 2000, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu hồi phục sau một số năm tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á với tốc độ tăng trưởng là 6,6% năm 2000 và 7,2 - 7,3% (số liệu ước tính) trong sáu tháng đầu năm 2001. Trong giai đoạn 2001 - 2010, theo dự báo của Chính phủ, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khả quan với tốc độ bình quân đạt 7,5%.

Nếu như nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn hoặc lâm vào khủng hoảng thì tổng sản lượng xi măng nói chung và sản lượng xi măng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn có thể giảm so với số liệu dự báo và giảm nhu cầu về bao bì xi măng. Tuy nhiên, do tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Xi măng Bỉm Sơn hiện khá ổn định và nhu cầu vỏ bao của Công ty Xi măng Bỉm Sơn hiện nay đang vượt quá khả năng sản xuất của BPC nên Công ty có ít khả năng phải gánh chịu rủi ro này.

b) Rủi ro tỷ giá:

Những nguyên vật liệu chính (hạt nhựa PP, giấy Kraft, ...) đều là những mặt hàng trong nước không sản xuất được phải nhập khẩu vì vậy chịu rủi ro đáng kể về tỷ giá. Đặc biệt, hạt nhựa PP là loại sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, chịu ảnh hưởng do giá dầu thế giới có nhiều biến động theo hướng tăng cao trong thời gian qua.

Đây là rủi ro có tính hệ thống, Công ty khó có khả năng hạn chế và kiểm soát. Tuy nhiên, khi giá nguyên liệu nhập khẩu (hạt nhựa PP) tăng lên thì tất cả các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng đều chịu ảnh hưởng và các công ty xi măng cũng phải chấp nhận giá bao bì cao hơn.

10. Cạnh tranh

Công ty Xi măng Bỉm Sơn không chỉ mua vỏ bao của Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (BPC) mà ngoài ra còn mua của các công ty bao bì khác như Công ty Bao bì Thanh Hoá, Công ty Bao bì Nghệ An, Công ty Bao bì Hải Phòng, .... Như vậy, mặc dù là bạn hàng truyền thống nhưng BPC vẫn phải chấp nhận cạnh trạnh về chất lượng và giá bán sản phẩm với các Công ty nói trên.

Mặc dù sức ép cạnh tranh đối với BPC hiện nay là không lớn do nhu cầu vỏ bao xi măng trong vùng cũng như trên toàn quốc đang tăng lên trong những năm tới. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu Công ty không thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm thì khó có khả năng vươn ra cung cấp vỏ bao cho các công ty xi măng khác, thậm chí có thể không duy trì được vị trí tại thị trường Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

11. Rủi ro liên quan đến hoạt động của Công ty

c) Rủi ro về kỹ thuật

Tại thời điểm năm 1995, khi dây chuyền sản xuất bao bì của Cộng hòa áo được đưa vào sản xuất, dây chuyền này được đánh giá là hiện đại so với các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác trong cả nước.

Tuy nhiên, sau 6 năm hoạt động, để chống xuống cấp và duy trì công suất của dây chuyền, chi phí cho sửa chữa đã tăng lên. Việc sửa chữa, bổ sung, thay thế đối với dây chuyền công nghệ đòi hỏi các loại vật tư, phụ tùng thuộc nhiều chủng loại, kích thước khác nhau. Một số có thể được gia công, chế tạo ở trong nước, một số khác nhất thiết phải mua ở nước ngoài mới đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Vì vậy, nếu như việc khai thác tìm nguồn hàng trong nước và nước ngoài không đảm bảo các yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật và tính kịp thời thì sẽ gây khó khăn cho việc vận hành các máy móc có hiệu quả và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

d) Rủi ro tài chính

Trong chiến lược kinh doanh của mình, BPC sẽ đầu tư mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất công suất 16 triệu vỏ bao/năm, nâng tổng công suất của hai dây chuyền lên 36 triệu vỏ bao một năm vào năm 2003. Việc đầu tư này nhằm tận dụng công suất dư thừa của một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất cũ, đồng thời là để đáp ứng kịp thời nhu cầu vỏ bao tăng lên do việc cải tạo, nâng cấp của Công ty Xi măng Bỉm Sơn (công suất của Công ty từ 1,2 triệu tấn/năm hiện nay lên 2,4 triệu tấn/năm vào năm 2006). Vì vậy, tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng của BPC phải theo kịp tiến độ nâng cấp, hiện đại hoá công nghệ tại Công ty Xi măng Bỉm Sơn nhằm tránh để phần thị trường có nhiều tiềm năng này rơi vào tay các công ty bao bì khác, duy trì vị trí của BPC là nhà cung cấp vỏ bao chủ yếu và lâu dài cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

Do đó, nếu vốn đầu tư không được đáp ứng đầy đủ và kịp thời sẽ gây khó khăn cho việc xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị hoàn thành đúng hạn, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và vị thế của Công ty trên thị trường. Dự án đầu tư mở rộng đòi hỏi một lượng vốn khá lớn (khoảng 28 tỷ đồng) nên Công ty phải tính toán việc huy động vốn từ các nguồn: như quỹ đầu tư phát triển, quỹ khấu hao, vay Ngân hàng, phát hành cổ phiếu .... sao cho vốn được huy động đầy đủ và đúng hạn với chi phí vốn là rẻ nhất. Việc huy động đầy đủ và kịp thời nguồn vốn cho đầu tư sẽ góp phần đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp ngược lại, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ bị ảnh hưởng gây tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu của Công ty.

e) Rủi ro quản lý:

Nền kinh tế xã hội tăng trưởng nhanh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam đã đặt mỗi doanh nghiệp trước những thách thức không thể lường trước như: biến động thị trường, thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, sự xuất hiện của những sản phẩm mới, những đối thủ cạnh tranh mới, hay sự thay đổi của hệ thống pháp lý, ... Để đảm bảo sự phát triển lâu dài và ổn định của BPC, Công ty cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên tác nghiệp năng động, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý để đưa Công ty vượt qua các trở ngại, thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi của môi trường, điều kiện hoạt động.

Mặc dù Phân xưởng may bao thủ công được thành lập từ năm 1992 và dây chuyền sản xuất vỏ bao PP được xây dựng từ năm 1995, tuy nhiên cho tới đầu năm 1999 Công ty chỉ là một phân xưởng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn, thực hiện hạch toán nội bộ và không xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Việc chuyển thành công ty cổ phần là một bước ngoặt lớn, Công ty chính thức trở thành một pháp nhân thực hiện hạch toán độc lập, đòi hỏi phải có sự thay đổi đáng kể trong công tác quản lý doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động kinh doanh đáng khích lệ năm 1999, năm 2000 và sáu tháng tháng đầu năm 2001 đã khẳng định công tác quản lý tại BPC đã có những tiến bộ lớn thích ứng với mô hình hoạt động của một công ty cổ phần. Trong những năm tới, khi Công ty thực hiện dự án mở rộng nâng công suất thiết kế lên 36 triệu vỏ bao/năm thì quy mô hoạt động của Công ty sẽ tăng lên rất nhiều, đặt ra yêu cầu rất cao và cấp bách đối với công tác quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện BPC sẽ phải chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng về giá với các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác. Nếu như công tác quản lý không theo kịp với đòi hỏi của môi trường liên tục thay đổi, quy mô doanh nghiệp tăng lên thì sẽ là yếu tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

12. Rủi ro về luật pháp

Hiện nay, Chính phủ đánh thuế nhập khẩu clinker rời tới 40% và hạn chế nhập khẩu xi măng đóng bao bằng hạn ngạch nhập khẩu (quota), đây là sự bảo hộ rất lớn của nhà nước đối với ngành xi măng. Trong tiến trình gia nhập AFTA, WTO và khi hiệp định thương mại Việt Mỹ được ký kết, chính phủ Việt Nam sẽ chịu áp lực buộc phải gỡ bỏ hàng rào bảo hộ (thuế quan và phi thuế quan) đối với phần lớn các ngành hiện đang nhận được sự bảo hộ của nhà nước, trong đó có ngành sản xuất xi măng (từ năm 2006 thuế nhập khẩu xi măng từ các nước trong khu vực sẽ giảm xuống còn không quá 5%). Đặc biệt, ngành sản xuất xi măng tại khu vực ASEAN hiện nay đang ở trong tình trạng cung lớn hơn cầu; chính phủ một số nước có chính sách thúc đẩy xuất khẩu xi măng nên giá xuất khẩu của Indonesia và Thailand thấp hơn giá bán trong nước và thậm chí thấp hơn giá thành sản xuất tại Việt Nam. Vì vậy, các công ty xi măng không thể không chịu ảnh hưởng và có khả năng phải thu hẹp sản xuất làm ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty sản xuất bao bì nói chung và Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn nói riêng.

13. Rủi ro khác

f) Hỏa hoạn:

Sản phẩm của Công ty và các nguyên vật liệu chính phục vụ cho sản xuất (hạt nhựa PP, giấy Kraft) đều là những vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoả hoạn làm ảnh hưởng tới tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty đã tổ chức thực hiện sản xuất tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy; trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy. Đồng thời, Công ty cũng mua bảo hiểm cho tài sản của Công ty nhằm hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra.

g) Thiên tai:

Ngoài ra, Công ty cũng phải tính đến những rủi ro gây ra do thiên tai (động đất, bão, lũ lụt, ...). Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra, nhưng khi xảy ra lại có thể gây ra thiệt hại rất lớn. Vì vậy, Công ty cũng có biện pháp hạn chế thông qua việc mua bảo hiểm cho các tài sản của Công ty.

IV. Các khái niệm 

BPC:


Tên giao dịch Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

Công ty:

Công ty cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

Hạt nhựa PP:

Polyprarylen

Bao xi măng KP:
Vỏ bao xi măng có một lớp giấy Kraft và một lớp nhựa PP

UBCKNN:

ủy ban Chứng khoán Nhà nước

TTGDCK:

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Phòng KTTKTC:
Phòng Kế toán Thống kêTài chính

Phòng KHKTVT:
Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư

V. Chứng khoán đăng ký lại để niêm yết

1. Loại chứng khoán:


Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:



10.000 đồng

3. Tổng số cổ phiếu đăng ký lại:
3.800.000 cổ phiếu

4. Giá niêm yết dự kiến:


22.000 đồng

5. Phương pháp tính giá:

Chiết khấu dòng tiền (DCF)

Dòng tiền thuần dự báo của doanh nghiệp trong tương lai được chiết khấu về giá trị hiện tại để tính giá trị hoạt động của doanh nghiệp.

Giá trị doanh nghiệp trừ đi giá trị nợ thu được giá trị vốn chủ sở hữu. Giá trị vốn chủ sở hữu chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành thu được giá trị cổ phiếu.

5.1 Hệ số chiết khấu:

Hệ số chiết khấu được sử dụng để chiết khấu các dòng tiền trong tương lai là chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) được tính toán theo công thức sau:

[image: image4.wmf]Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2001- 2005
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Trong đó:
RD:
Chi phí vốn vay



RE:
Chi phí vốn chủ sở hữu



D:
Nợ phải trả (3,419 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/00)



E: 
Vốn chủ sở hữu (45,275 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/00)



T:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)

Qua đánh giá, chúng tôi nhận thấy chi phí vốn vay sẽ ở vào khoảng 10%/năm và  giá trị vốn chủ sở hữu ở mức 15,5% là hợp lý. Chúng ta thu được giá trị của WACC tương ứng là: 14,94% được làm tròn thành 15% để cho việc tính toán được thực hiện dễ dàng.

5.2 Ước đoán dòng tiền thuần giai đoạn 2001 - 2012:

Giai đoạn 2001-2006:

ĐVT: Nghìn đồng

	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	LN sau thuế
	6.800.000
	7.300.000
	10.439.596
	10.777.614
	10.894.215
	11.450.066

	Khấu hao
	5.000.000
	5.000.000
	8.253.710
	8.253.710
	8.253.710
	8.253.710

	
	
	
	
	
	
	

	SC, mua sắm TSCĐ
	-1.400.000
	-1.540.000
	-1.694.000
	-1.863.400
	-2.049.740
	-2.254.714

	Thay đổi VLĐ ròng
	0
	-4.000.000
	-4.000.000
	-2.000.000
	-1.000.000
	-1.000.000

	
	
	
	
	
	
	

	Dòng tiền
	10.400.000
	6.760.000
	12.999.306
	15.167.924
	16.098.185
	16.449.062


Giai đoạn 2007-2012:

ĐVT: Nghìn đồng

	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	LN sau thuế
	14.671.449
	14.277.736
	14.266.055
	14.266.055
	15.860.367
	15.860.367

	Khấu hao
	3.234.926
	2.544.037
	2.544.037
	2.544.037
	418.288
	418.288

	
	
	
	
	
	
	

	SC, mua sắm TSCĐ
	-2.480.185
	-2.728.204
	-3.001.024
	-3.301.127
	-3.631.239
	-3.994.363

	Thay đổi VLĐ ròng
	-1.000.000
	-1.000.000
	-1.000.000
	-1.000.000
	-1.000.000
	-1.000.000

	
	
	
	
	
	
	

	Dòng tiền
	14.426.190
	13.093.569
	12.809.068
	12.508.965
	16.278.655
	16.278.655


5.3 Giá trị còn lại sau năm 2012:

Công thức tổng quát để tính giá trị còn lại của BPC tại thời điểm cuối năm 2012 là như sau:





C



GTCL = -----------------




     WACC - g

Trong đó:
+ GTCL:
Giá trị còn lại tại thời điểm cuối năm 2012



+ C:

Dòng tiền thuần của năm 2012 (Uớc đoán)



+ WACC:
Chi phí vốn bình quân gia quyền



+ g:

Tốc độ tăng trưởng giai đoạn sau năm 2012.

Để tính toán GTCL, chúng tôi đã cân nhắc và sử dụng giả định rằng kể từ sau năm 2012, Công ty sẽ hoạt động ổn định và dòng tiền thuần là không đổi. Từ đó chúng tôi tính được GTCL tại thời điểm cuối năm 2012 là: 108.524.367 nghìn đồng.

5.4 Kết quả định giá theo phương pháp DCF:

	Năm
	Dòng tiền thuần
(nghìn đồng)
	Tỷ lệ chiết khấu
	Giá trị hiện tại
của dòng tiền
(nghìn đồng)

	2001
	10.400.000
	0,87
	9.217.391

	2002
	6.760.000
	0,76
	4.884.688

	2003
	12.999.306
	0,66
	8.547.255

	2004
	15.167.924
	0,57
	8.672.310

	2005
	16.098.185
	0,50
	8.003.643

	2006
	16.449.062
	0,43
	7.111.383

	2007
	14.426.190
	0,38
	5.423.339

	2008
	13.093.569
	0,33
	4.280.311

	2009
	12.809.068
	0,28
	3.641.136

	2010
	12.508.965
	0,25
	3.092.025

	2011
	16.278.655
	0,21
	3.498.987

	2012
	16.278.655
	0,19
	3.042.597

	Giá trị còn lại
	108.524.367
	0,19
	20.283.980

	
	
	
	

	Giá trị hoạt động của Doanh nghiệp
	
	89.782.566

	Công nợ phải trả ngày 31/12/00
	
	-3.419.401

	
	
	
	

	Giá trị VCSH
	
	
	86.363.165

	
	
	
	

	Tổng số cổ phiếu
	
	3.800.000

	
	
	
	

	Giá trị mỗi cổ phiếu
	
	22,727


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Hiện nay, Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. Theo quy định tại Quy chế bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg ngày 28/06/1999 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số giá trị cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Công ty cam kết cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty theo tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/06/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể:


Tỷ lệ sở hữu tối đa

Cổ đông nước ngoài
20%

Trong đó:

· Một cổ đông là pháp nhân: 
7%

· Một cổ đông là thể nhân: 
3%

7. Các loại thuế có liên quan:

Theo thông tư số 74/2000/TT-BTC ngày 19/07/2000 của Bộ Tài chính, các nhà đầu tư được miễn thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập có được từ cổ tức, trái tức, chênh lệch mua bán chứng khoán.

Đối với tổ chức phát hành, theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 4749 BKH/DN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 02 tháng 08 năm 2000, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn được hưởng một số ưu đãi sau:

· Miễn tiền thuê đất 6 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất;

· Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%;

· Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp cho  bốn năm tiếp theo;

· Không phải nộp thuế thu nhập bổ sung quy định tại Khoản 1, Điều 10 của Luật Thuế thu nhập  doanh nghiệp.

Ngoài ra, cũng theo Thông tư số 74/2000/TT-BTC, Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm kể từ khi được cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

VI. Các đối tác liên quan việc đăng ký niêm yết

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
Trụ sở chính:

94 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 9433 016 - 9433 017

Fax:


(84-4) 9433 012

Giấy phép thành lập số 4060 GP/TL cấp ngày 01/10/1999 do UBND Tp. Hà Nội cấp.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 do UBCKNN cấp.

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Trụ sở chính:

Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 8268 681 - 8252 775

Fax:


(84-4) 8253 973

Quyết định chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán số 50/2000/QĐ-UBCK2 do UBCKNN cấp ngày 19/06/2000.

VII. Tình hình đặc điểm của tổ chức phát hành

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Ngày 02/01/1985, Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn (sau đổi thành Công ty Xi măng Bỉm Sơn) chính thức được khánh thành với công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/ năm, công nghệ sản xuất theo phương pháp ướt. Kể từ đó, Nhà máy liên tục phải mua từ các nguồn trong nước và nhập từ nước ngoài hàng chục triệu chiếc vỏ bao xi măng mỗi năm. Đây là một khối lượng vật tư chiếm tỷ trọng vốn lưu động khá lớn, gây nên tình trạng phụ thuộc, bị động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngày 05/12/1992, Phân xưởng sản xuất vỏ bao thủ công được thành lập theo Quyết định số 1020 XMBS/TCLĐ của Giám đốc Nhà máy xi măng Bỉm Sơn (nay là Công ty xi măng Bỉm Sơn). Phân xưởng có nhiệm vụ chủ yếu là may bao xi măng 5 lớp giấy Kraft nhập ngoại, với kế hoạch sản lượng 9.000 vỏ bao/ ca sản xuất, đáp ứng một phần nhu cầu của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ tình hình thực tế, nếu chỉ duy trì Phân xưởng sản xuất vỏ bao thủ công thì không đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng cũng như nhãn mác và giá thành bao bì. Ngày 27/08/1994, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 367 BXD/KH-ĐT phê duyệt dự toán công trình xây dựng xưởng sản xuất vỏ bao PP Công ty xi măng Bỉm Sơn công suất 20 triệu bao / năm sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhập từ Công hoà áo với tổng giá trị đầu tư trên 60 tỷ đồng. Công trình được thi công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 26/05/1995. Hàng năm, Phân xưởng cung cấp 13 đến 14 triệu vỏ bao xi măng cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn, đạt khoảng 70% công suất thiết kế.

Ngày 08 tháng 01 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 04/1999/QĐ-TTg chuyển doanh nghiệp nhà nước Phân xưởng sản xuất vỏ bao thuộc Công ty Xi măng Bỉm Sơn thành Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (BPC) với tổng số vốn điều lệ là 38 tỷ đồng.

Sau khi cổ phần hoá, phương thức quản lý doanh nghiệp được đổi mới, Công ty chủ động trong việc tổ chức sản xuất, sửa chữa thiết bị, quản lý điều hành, ... hệ số sử dụng máy móc, thiết bị được nâng lên qua các năm. Đến năm 2000, hệ số sử dụng máy móc thiết bị của Công ty đạt gần 100%, doanh thu đạt 61 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

Đại hội cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất, có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông cùng kỳ, có toàn quyền nhân danh Công ty, thay mặt cổ đông để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông được quy định trong Điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra và chịu trách nhiệm trước các cổ đông và Pháp luật về những kết quả Công việc của Ban với Công ty.

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc điều hành và một Phó giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, định hướng chiến lược và kế hoạch mà Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông đã thông qua.

Tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay được phân chia theo chức năng, bao gồm:

· Phòng Tổ chức Hành chính;

· Phòng Kế toán Thông kê Tài chính;

· Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư;

· Xưởng Sản xuất vải PP;

· Xưởng Sản xuất vỏ bao;

· Xưởng Sửa chữa cơ điện.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
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3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Phần trăm VĐL

	1
	Công ty Xi măng Bỉm Sơn
	Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
	190.000
	50%

	2
	Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng
	108 Lê Duẩn, Hà Nội
	38.000
	10%

	3
	Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
	35 Hai Bà Trưng, Hà Nội
	20.000
	5,26%


4. Hoạt động kinh doanh

h) Sản phẩm chính và sản lượng qua các năm 
· Sản phẩm chính của Công ty là bao bì xi măng.

· Khách hàng chính của Công ty là Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

· Sản lượng sản phẩm qua các năm như sau: (sản phẩm được chia thành hai loại: những vỏ bao do Công ty sản xuất từ hạt nhựa PP và những vỏ bao do Công ty mua vải PP đã tráng màng về may thành bao)
	Năm
	1996/6T
	1997
	1998
	1999 (*)
	2000

	Vỏ bao do Công ty sản xuất
	13.455.828
	13.869.934
	10.331.795
	15.147.988
	19.339.900

	Vỏ bao do Công ty mua ngoài
	0
	920.317
	4.736.872
	1.861.641
	3.899.710

	Tổng cộng
	13.455.828
	14.790.251
	15.068.667
	17.009.629
	23.239.610


(*)
Công ty bắt đầu hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 07 năm 1999. Số liệu năm 1999 bao gồm 6 tháng đầu năm là Phân xưởng sản xuất vỏ bao thuộc Công ty Xi măng Bỉm Sơn (sản xuất 7.608.782 vỏ bao) và 6 tháng cuối năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (sản xuất 9.400.847 vỏ bao).
i) Chủng loại và chất lượng sản phẩm

· Sản phẩm chính của Công ty là sản xuất vỏ bao xi măng có 1 lớp vải PP được tráng màng và 1 lớp giấy Kraft (bao KP).

· Kiểu bao:


Đầu và đáy bao mang nẹp

· Kích thước bao:

755X419X75mm  ±  2
· Độ mịn sợi:              
900 ÷ 1000 denier
· Mật độ vải dệt:   

3,2 sợi dọc X 3,2 sợi ngang / cm3
· Hạt nhựa: 

Polyprarylen

· In hai màu (đỏ cờ, xanh dương) 2 mặt bao, hai hông bao.

· Trọng lượng bao 170 ± 5 /cái
· Độ dày màng PP tráng 30µ
· Chất lượng sản phẩm luôn ổn định, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã, nhãn hiệu đúng theo đơn đặt hàng, sản phẩm bao bì được Công ty Xi măng Bỉm Sơn chấp nhận, tín nhiệm.

j) Nguyên vật liệu

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn:

· Hạt PP: Vinacimex, Công ty Hoá dầu, Công ty Hoá chất (Bộ Thương mại), Công ty Hoàng Sơn.

· Hạt phụ gia: Công ty Hoá chất nhựa, Công ty Nam Thái Sơn, Cơ sở Thuận Lợi.

· Giấy Kraft: Công ty XNK Miền Trung, Công ty XNK Bắc Giang, Công ty Dịch vụ Thương mại I.

· Mực in, Dung môi: Công ty Thương mại và Sản xuất Minh Phương.

· Keo dán: Công ty Bách khoa, Công ty Hoàng gia, Viện Khoa học Kỹ thuật và Vật liệu xây dựng.

· Hồ dán: Hợp tác xã Hưng Thịnh, XN Thuỷ tinh Nam Định.

· Chỉ PE: HTX Liên Thành, Công ty SXKD-XNK Bình Minh, XN May Bỉm Sơn.

Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu

Các loại nguyên vật liệu phụ như: hạt phụ gia, mực in, dung môi, keo dán, hồ dán, chỉ PE chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá thành sản xuất. Đây lại là những loại nguyên vật liệu rất có sẵn trên thị trường, vì vậy nguồn cung cấp những mặt hàng này là lớn và rất ổn định, ít có khả năng biến động trong thời gian tới.

Ngược lại, các nguyên vật liệu chính như: hạt nhựa PP, giấy Kraft đều là những mặt hàng Việt Nam chưa sản xuất được và phải nhập khẩu hoàn toàn. Hơn nữa, hạt nhựa PP là sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, giá cả có khả năng biến động lớn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới. Tuy nhiên, có một điểm thuận lợi là các công ty sản xuất bao bì đều chịu ảnh hưởng từ sự biến động giá giấy Kraft và hạt nhựa PP, và giá bán vỏ bao xi măng nói chung đều biến động theo sự biến động của giá nguyên vật liệu chính nên gây ảnh hưởng không lớn đến kết quả kinh doanh của các công ty sản xuất bao bì nói chung và Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn nói riêng. 

Sự ảnh hưởng của giá NVL đến doanh thu, lợi nhuận
Giá trị nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng khá lớn (khoảng 85%, trong đó hạt PP và giấy Kraft chiếm khoảng 70%, theo Kế hoạch giá thành của Công ty năm 2001) giá thành sản xuất vỏ bao xi măng, vì vậy biến động trong giá nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán sản phẩm và do đó ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty. Trong thời gian qua, giá hạt nhựa có xu hướng tăng cao khiến các công ty bao bì đều phải tăng giá bán, tuy nhiên lợi nhuận của BPC cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành không bị ảnh hưởng lớn.

k) Máy móc thiết bị

+ Giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2000:

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Máy móc thiết bị
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	% GTCL/ NG

	Máy tạo sợi
	7.059.159
	2.873.708
	40,70

	Suốt sợi
	2.532.531
	1.014.215
	40,04

	Máy dệt tròn Jet 4(860+1086)
	14.100.955
	5.479.846
	38,86

	Máy tráng màng 860+1086
	6.749.414
	2.656.552
	39,36

	Hệ thống phân phối nước
	346.223
	147.316
	42,55

	Xe nâng thuỷ lực sứ nặng 1,5 tấn
	27.740
	11.803
	42,55

	Lõi cuộn vải các loại (60 cái)
	777.947
	331.012
	42,55

	Cân phân tích điện tử (02 cái)
	92.202
	42.764
	46,38

	Dụng cụ kiểm tra độ bền sợi
	88.541
	38.902
	43,94

	Dụng cụ kiểm tra khác
	10.358
	4.330
	41,80

	Máy tái chế
	282.600
	210.772
	74,58

	Dây chuyền làm ống, lồng giấy Kraft
	8.947.287
	3.521.629
	39,35

	Dây chuyền máy khâu New Long
	4.159.570
	1.510.384
	36,31

	Máy ép kiện
	271.873
	126.096
	46,38

	Xe đẩy (2 cái)
	28.987
	12.736
	43,94

	Thiết bị cầm tay, đóng gói
	52.904
	24.537
	46,38

	Xe nâng tay Stock-Mollan
	20.060
	8.536
	42,55

	Máy khâu công nghiệp (5 cái)
	26.000
	21.558
	82,92

	Máy in giáp lai Việt Nam
	18.623
	15.830
	85,00

	Máy làm lạnh
	555.549
	227.943
	41,03

	Xe Kerion 2,5 tÊn
	413.319
	169.586
	41,03

	Máy nén khí
	753.571
	331.097
	43,94

	Xe nâng hàng FD 20-16
	207.498
	124.710
	60,10

	Máy biến áp số 478
	204.535
	39.712
	19,42

	PCCC toàn Công ty
	28.771
	15.474
	53,78

	Hệ thống PCCC tự động
	146.161
	112.057
	76,67

	Máy nén khí
	54.242
	49.270
	90,83

	Máy tiện
	41.140
	34.540
	83,96

	Tổng cộng
	47.997.760
	19.156.915
	40,00      


+ Trình độ công nghệ so với các doanh nghiệp cùng ngành, thế giới

Là dây chuyền sản xuất khép kín từ đầu vào là nguyên liệu, đầu ra là sản phẩm, trình độ công nghệ hiện đại: gồm 05 công đoạn máy chính như sau:

· Một máy tạo sợi của áo, sản xuất năm 1993, năng suất thiết kế 145 kg/h (Kg sợi PP).

· 30 máy dệt tròn 4 thoi của áo, sản xuất năm 1993, năng suất thiết kế 93 m/h (mỗi máy).
· Máy tráng màng: 01 máy của áo , sản xuất năm 1994, năng suất thiết kế 50 m/phút. 

· 01 máy tạo ống bao của Nhật, sản xuất năm 1994, năng suất thiết kế 120 cái/phút.

· Dàn máy khâu tự động gấp van: 02 dàn của Nhật, sản xuất năm 1994, năng suất thiết kế 40 cái/phút (mỗi dàn).

Năng suất thiết kế của dây chuyền sản xuất là 20 triệu vỏ bao/năm.

Công suất khai thác bình quân sử dụng đạt 90÷100% công suất thiết kế. 

Tình trạng sử dụng thiết bị hiện nay còn từ 85÷90%.

l) Chi phí sản xuất

Cơ cấu giá thành sản phẩm (tỷ lệ các chi phí chủ yếu trong giá thành sản phẩm của Công ty) là như sau:

	Chỉ tiêu
	Năm 1999
	Năm 2000
	Năm 2001/6T

	Chi phí NVL
	87,35%
	84,08%
	88,10%

	Chi phí nhân công
	1,94%
	2,09%
	2,68%

	Chi phÝ khÊu hao TSC§
	5,16%
	7,66%
	3,22%

	Céng
	94,45%
	93,83%
	94,00%


Những số liệu trên của các công ty bao bì khác trong ngành là không có sẵn vì vậy khó có thể so sánh trực tiếp các khoản mục chi phí như trên để đánh giá khả năng cạnh tranh của Công ty. Tuy nhiên, dựa trên chất lượng, giá bán sản phẩm và lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng ta có thể đánh giá rằng khả năng cạnh tranh của Công ty là ở trên mức trung bình của ngành.

m) Quy trình sản xuất

· Tạo sợi PP: Hạt nhựa PP được nạp vào phễu chứa của bộ thiết bị tạo sợi, nhờ máy hút đưa vào máy đùn, gia nhiệt nóng chảy, trục vít đùn nhựa lỏng ra miệng khuôn có chiều dài, chiều dày điều chỉnh theo yêu cầu, màng nhựa hình thành qua bể nước làm lạnh định hình, màng đi vào trục dao xẻ thành sợi có chiều rộng theo yêu cầu (2-3 mm) , sợi trải qua bộ phận gia nhiệt để ổn định sợi rồi đến máy cuốn sợi.

· Trong quá trình tạo sợi, các phế phẩm sợi, bavia của màng nhựa được thu hồi kiểu hút, cắt đập nhỏ đưa trở lại máy đùn.

· Dệt tấm vải PP: Các cuộn sợi PP được đưa vào máy dệt tròn 04 thoi dệt thành ống vải PP, nhờ dao xẻ thành mành vải PP qua cơ cấu cuốn thành cuộn vải PP.

· Tráng màng vải PP: Cuộn vải PP được xe nâng vận chuyển lắp lên máy tráng màng, tấm vải PP được tráng lớp nhựa PP dày 30à để tăng liên kết của sợi vải chống ẩm.

· Hệ thống tạo ống bao: Cuộn vải PP đã được tráng màng và cuộn giấy Kraft được đưa đến hệ thống tạo ống bao. Tại đây vải PP được in nhãn hiệu sau đó lồng vào cùng băng giấy Kraft dán thành ống, qua hệ thống dao cắt ống và van thành ống bao qua băng chuyền đưa ra ngoài.

· Dàn máy may đầu, đóng bao: ống bao đuợc đưa đến cấp đều cho hệ thống gập van tự động và đến máy may đầu, đóng bao cùng đồng thời qua hệ thống băng xích có vấu. Sản phẩm bao bì hoàn thành theo băng tải ra đóng kiện. 

· Đóng kiện bao: Sản phẩm bao bì được kiểm tra, ép bó xếp lên kiện được xe nâng hàng chuyển về kho chứa.

Sơ đồ sản xuất















n) Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Là một phân xưởng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn mới được cổ phần hoá năm 1999 nên lượng vốn tích luỹ được là chưa lớn. Mặt khác, nhu cầu về vỏ bao xi măng của Công ty Xi măng Bỉm Sơn hiện nay đang vượt quá khả năng cung cấp của BPC và còn tiếp tục tăng lên theo tiến trình nâng cấp, hiện đại hoá công nghệ đang được thực hiện tại Công ty. Vì vậy, hướng đi của BPC trong những năm trước mắt, từ nay đến năm 2005, là tập trung vào sản phẩm chính là vỏ bao xi măng nhằm tận dụng lợi thế về mối quan hệ truyền thống và vị trí địa lý gần gũi, chiếm lĩnh thị trường Công ty Xi măng Bỉm Sơn và từng bước hướng tới việc cung cấp vỏ bao cho một số công ty xi măng khác trong vùng.

Theo kế hoạch, trong hai năm 2002 và 2003 Công ty phải đầu tư tới 28 tỷ đồng để mở rộng, nâng công suất lên 36 triệu vỏ bao mới có thể đáp ứng đủ cho nhu cầu của Công ty Xi măng Bỉm Sơn và sau đó vươn ra cung cấp vỏ bao cho một số công ty khác. Sau năm 2005, tuỳ thuộc vào năng lực của Công ty và tình hình thị trường, Công ty có định hướng sẽ đầu tư sản xuất các loại bao bì công nghiệp khác có nguồn gốc từ nguyên liệu giấy và nhựa.

o) Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty

· Công ty có phòng thí nghiệm được trang bị dụng cụ, thiết bị kiểm tra thí nghiệm của hãng Lenzing dùng trong ngành sản xuất sợi, dệt.

· Trình độ bộ phận kiểm tra gồm một (01) kỹ sư ngành hoá và các nhân viên có trình độ kinh nghiệm trong sản xuất sợi, bao bì.

· Quy trình kiểm tra chất lượng bao gồm: Lấy mẫu, phân tích, thí nghiệm, xử lý, kết luận, nghiệm thu, báo cáo, lưu hồ sơ.

· Sản phẩm luôn đáp ứng được chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về bao bì xi măng của ngành sản xuất xi măng.

Hệ thống quản lý chất lượng

Công ty đang tiến hành các biện pháp nhằm chuẩn hoá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, phấn đấu được cấp chứng chỉ ISO 9001-2000 trong năm 2002 (hiện nay Công ty đã ký hợp đồng với tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO).

p) Hoạt động Marketing

Sản phẩm bao bì của Công ty mới chỉ đủ cung cấp cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn là khách hàng duy nhất do đó công tác tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, ổn định, chưa có mạng lưới maketing, chưa có các đại lý tiêu thụ, mới chỉ có nhân viên giao nhận kiêm thủ kho sản phẩm. Mặc dù vậy, Công ty vẫn có những cán bộ theo dõi, đánh giá nhu cầu của Công ty xi măng Bỉm Sơn về số lượng, chất lượng, quy cách, kiểu dáng, mẫu mã để đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

Về lâu dài, BPC dự kiến sẽ đào tạo các nhân viên tiếp thị, phát triển các đại lý để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

q) Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Hiện nay, Công ty chỉ sản xuất một sản phẩm duy nhất là vỏ bao đựng xi măng, không đăng ký nhãn hiệu độc quyền, nội dung in trên vỏ bao do khách hàng cung cấp. Công ty được phép in nhãn vỏ bao xi măng theo giấy phép hoạt động  ngành in số 241/CTP do Cục xuất bản cấp ngày 03/12/1999.

r) Thị phần và đối thủ cạnh tranh

Trong các năm 1999, 2000, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (BPC) đã sản xuất được trên 20 triệu vỏ bao xi măng chiếm khoảng trên 10% tổng số vỏ bao xi măng được sản xuất tại Việt Nam và chiếm 90 ÷ 95% lượng vỏ bao do Công ty Xi măng Bỉm Sơn tiêu thụ. Đây là thị trường lớn, Công ty gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường này, còn lại là các công ty bao bì khác như Công ty Bao bì Thanh hoá, Công ty Z76, Công ty Bao bì Hải Phòng.

Ngành sản xuất bao bì xi măng có một số đặc điểm nổi bật là: Có nhiều doanh nghiệp trong ngành, các doanh nghiệp có công suất phổ biến ở mức 20 triệu vỏ bao/ năm và không có doanh nghiệp nào chi phối toàn bộ thị trường, mỗi doanh nghiệp được hình thành gắn liền với và nhằm phục vụ cho một hoặc một số ít nhà máy xi măng nhất định. Như vậy, mỗi công ty bao bì chiếm ưu thế trong việc cung cấp bao bì cho một hoặc một số ít các nhà máy xi măng đó. Đồng thời, mỗi nhà máy xi măng cũng thường chấp nhận một số ít đầu mối cung cấp vỏ bao để vừa đảm bảo ổn định, vừa hạn chế việc làm hàng giả.
Hoạt động trong cơ chế thị trường nên BPC chấp nhận việc cạnh tranh sòng phẳng về giá cả, chất lượng sản phẩm với các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác. Các đối thủ cạnh tranh chính của BPC là: Công ty Z76 (Bộ Quốc phòng), Công ty Bao bì Hải Phòng (Haipack), Công ty Bao bì Thanh Hoá, Công ty Bao bì Nam Hà, Công ty Bao bì Nghệ An, Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Công ty Nhựa Đà Nẵng, Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ Thái Hòa (Huế).... Trong việc cung cấp bao bì  cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn, BPC có ưu thế tuyệt đối về vị trí địa lý, mối quan hệ truyền thống nên các công ty khác khó có thể cạnh tranh. Tuy nhiên, để giữ vững vị trí và tiến đến mở rộng thị trường ra bên ngoài trong tương lai, BPC phải thường xuyên cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, đảm bảo sản phẩm đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

s) Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

	Bên mua
	Sản phẩm
	Đơn giá (đồng)
	VAT (đồng)
	Trị giá đơn hàng (tỷ đồng)
	TG giao hàng

	Công ty Xi măng Bỉm Sơn
	Vỏ bao xi măng KP
	2.500
	250
	30,250
	6 tháng cuối năm 2001


5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 1999/6T
	Năm 2000
	Năm 2001/6T

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu

Thuế và các khoản phải nộp

Khấu hao cơ bản

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	43.486.498

27.739.762

2.782.665

2.804.998

4.990.591

4.990.591

48,14%
	48.694.182

61.226.658

6.222.737

7.698.527

9.195.250

9.195.250

58,73%
	52.513.235

31.187.100

3.128.862

2.720.817

4.228.710

4.228.710

51,08%


t) Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty năm 2000 và 2001

Như đã trình bày trong phần nguyên vật liệu, giá trị nguyên vật liệu chính là hạt nhựa PP và giấy Kraft chiếm tỷ trọng tới 60-70% trong giá thành sản xuất vỏ bao xi măng. Trong trường hợp có sự biến động trong giá nguyên liệu và giá bán vỏ bao trên thị trường, Công ty đều đàm phán với Công ty Xi măng Bỉm Sơn để điều chỉnh giá bán vỏ bao cho phù hợp. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy giá hạt nhựa PP, giá giấy Kraft và giá bán vỏ bao là ba yếu tố dễ biến động và có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảng sau đây trình bày sự biến động của giá hạt nhựa, giấy Kraft bình quân ước tính và giá vỏ bao xi măng kể từ giữa năm 1999.

	
	Hạt nhựa PP

(®ång/kg)
	Giấy Kraft

(®ång/kg)
	Vá bao KP (®ång/vá bao)

	Quý 3/1999
	6.900
	7.100
	2.650

	Quý 4/1999
	11.000
	6.900
	2.910

	Thay đổi
	59,42%
	-2,82%
	9,81%

	Quý 1/2000
	9.000
	7.800
	2.910

	Thay đổi
	-18,18%
	13,04%
	0,00%

	Quý 2+3/2000
	9.500
	7.900
	2.710

	Thay đổi
	5,56%
	1,28%
	-6,87%

	Quý 4/2000
	8.600
	7.600
	2.650

	Thay đổi
	-9,47%
	-3,80%
	-2,21%

	Quý 1/2001
	8.800
	7.000
	2.550

	Thay đổi
	2,33%
	-7,89%
	-3,77%

	Quý  2/2001
	8.200
	7.200
	2.550

	Thay đổi
	-6,82%
	2,86%
	0,00%


Thông thường, giá vỏ bao biến động cùng chiều với sự biến động trong giá nguyên vật liệu chính, làm giảm tác động của biến động giá nguyên vật liệu chính tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong quý 2 và quý 3 năm 2000, giá nguyên vật liệu chính đều tăng trong khi đó giá bán vỏ bao lại giảm do tác động của cạnh tranh. Điều này làm cho các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty năm 2000 và 2001 kém hơn so với năm 1999 như ta có thể thấy trong phần 10b.

Mặc dù vậy, Công ty vẫn duy trì được sự ổn định trong sản xuất kinh doanh và mức sinh lời năm 2000 và 6 tháng đầu năm 2001 (lợi nhuận trên VCSH là 20%, trên doanh thu là 14%) vẫn là rất khả quan.

Ngoài ra, sự thay đổi trong chính sách kế toán của Công ty cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2000, theo văn bản phê duyệt ngày 21/02/2001 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn đã quyết định thay đổi mức trích khấu hao máy móc thiết bị của Công ty từ 10 năm xuống 07 năm. Sự thay đổi này đã làm cho chi phí khấu hao trong năm tăng lên tương ứng là 2.056.401.222 đồng. (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2000)
u) Tóm tắt một số chỉ tiêu về HĐSXKD của Công ty trong hai năm gần nhất: 

(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

- Tính hình tài sản cố định tính đến thời điểm 31/12/2000

	Chỉ tiêu
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị phục vụ quản lý
	Tổng cộng

	1. Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	7.620.747
	47.943.521
	630.060
	138.389
	56.332.666

	Số tăng trong kỳ
	84.823
	522.356
	14.332
	152.656
	774.167

	Số giảm trong kỳ
	
	
	
	
	

	Số cuối kỳ
	7.705.570
	48.465.876
	644.392
	29.995
	57.106.833

	2. Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	3.540.951
	24.041.523
	319.377
	12.142
	27.913.993

	Số tăng trong kỳ
	729.148
	6.855.725
	54.396
	59.258
	7.698.527

	Số giảm trong kỳ
	
	
	
	
	

	Số cuối kỳ
	4.270.098
	30.897.248
	373.773
	71.400
	35.612.521

	3. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	Số đầu kỳ
	4.079.796
	23.901.998
	310.683
	126.196
	28.418.673

	Số cuối kỳ
	3.435.472
	17.568.628
	270.618
	219.595
	21.494.312


· Các khoản phải thu  trong hai năm gần nhất:

	Chỉ tiêu
	31/12/1999
	31/12/2000

	Các khoản phải thu của khách hàng
	5.293.195
	2.784.318

	Các khoản trả trước cho người bán
	135.364
	100.182

	Thuế GTGT đầu vào
	
	

	Các khoản phải thu khác
	11.800
	0

	Cộng
	5.440.359
	2.884.500


· Các khoản phải trả trong hai năm gần nhất:

	Chỉ tiêu
	31/12/1999
	31/12/2000

	Các khoản phải trả nhà cung cấp
	1.789.949
	1.126.130

	Người mua trả tiền trước
	0
	0

	Phải trả CBCNV
	563.929
	817.056

	Thuế và các khoản phải nộp NSNN
	(77.464)
	(189.882)

	Các khoản phải trả khác
	52.036
	1.666.097

	Cộng
	2.328.450
	3.419.401


· Tình hình tăng/giảm nguồn vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ kế toán năm báo cáo (3/12/2000)

	Chỉ tiêu
	Số đầu kỳ
	Tăng trong kỳ
	Giảm trong kỳ
	Số cuối kỳ

	I. Vốn cổ phần
	36.000.000
	0
	0
	36.000.000

	II. Các quỹ

1. Phát triển SXKD

2. Dự phòng tài chính

3. Khen thưởng

4. Phúc lợi

5. Dự phòng TC mất việc làm
	7.457

0

0

6.750

707

0
	3.067.334

1.995.824

287.193

312.660

328.060

143.597
	548.483

0

0

309.425

239.058

0
	2.526.308

1995.824

287.193

9.985

89.709

143.597

	Tổng cộng
	36.007.457
	3.067.334
	548.483
	38.526.308


· Tình hình lợi nhuận:

	Chỉ tiêu
	1999/6T
	2000
	2001/6T

	Lợi nhuận từ HĐSXKD
	4.077.742
	8.599.891
	3.959.279

	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
	44.233
	(44.986)
	155.600

	Lợi nhuận bất thường
	868.616
	640.345
	113.830


6. Vị thế của Công ty đối với các doanh nghiệp khác trong ngành

Vị thế của Công ty trong ngành 

Với công suất thiết kế 20 triệu vỏ bao một năm, Công ty Cổ  phần Bao bì Bỉm Sơn (BPC) có năng lực sản xuất tương đương với phần lớn các doanh nghiệp khác như: Công ty Z76 (Bộ Quốc phòng), Công ty Bao bì Hải Phòng, Công ty Bao bì Nam Hà, Công ty SXKD Dịch vụ Thái Hoà (Huế), Công ty Bao bì Thanh Hoá, ….. 
So với các công ty có cùng năng lực sản xuất, BPC là công ty có sản lượng và doanh số đứng hàng đầu do có được các lợi thế sau:

· Dây chuyền máy móc, thiết bị được đầu tư lớn và đồng bộ.

· Kinh nghiệm hơn sáu năm hoạt động trong ngành sản xuất bao bì.

· Có mối quan hệ truyền thống với bạn hàng chủ yếu là Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

· Có vị trí địa lý địa lý gần gũi, chi phí vận chuyển sản phẩm tới nơi tiêu thụ gần như bằng không.

· Có cơ chế quản lý chủ động, linh hoạt, hiệu quả theo mô hình công ty cổ phần.

Triển vọng phát triển của ngành

Kể từ năm 2001, kinh tế Việt Nam đã bước đầu khởi sắc sau một số năm tăng trưởng chậm do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á. Theo chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ giai đoạn 2001 – 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm dự báo sẽ đạt khoảng 7,5% / năm. Sự phát triển của thị trường bất động sản và nhu cầu xây dựng là một yếu tố rất nhạy cảm với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh, ngành xây dựng có thể tăng trưởng với tốc độ gấp hai hoặc ba lần kéo theo sự tăng lên tương ứng trong nhu cầu xi măng. Đây là điều kiện rất quan trọng tạo cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của ngành sản xuất bao bì nói chung và bao bì xi măng nói riêng.

Việt Nam là nước có tài nguyên đá vôi, một nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất xi măng, rất dồi dào, tạo cơ sở quan trọng để ngành sản xuất xi măng phát triển. Trong khi đó, nhu cầu xây dựng dân dụng của nhân dân là rất lớn và sẽ tăng nhanh trong nhiều năm. Hiện nay, ngành xi măng Việt Nam còn được hưởng sự bảo hộ rất lớn của Nhà nước, trong tương lai khi Việt Nam tham gia AFTA và WTO thì sự bảo hộ này sẽ giảm dần và sự cạnh tranh với các nước trong khu vực sẽ tăng lên. Đây là thách thức rất lớn nhưng cũng là cơ hội để ngành xi măng tiến hành đầu tư, đổi mới công nghệ và năng lực quản lý nhằm duy trì thị trường trong nước và mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài.Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã xác định chiến lược đầu tư và phát triển mạnh ngành sản xuất xi măng. Hiện đang có một số nhà máy đang được cải tạo, nâng cấp và nâng cao công suất (Bỉm Sơn, Hà Tiên, ….); một số nhà máy khác có công suất lớn đang trong giai đoạn triển khai (Hải Phòng, Hạ Long, ….).

Như vậy, triển vọng phát triển của ngành xi măng Việt Nam nói chung và ngành sản xuất bao bì xi măng nói riêng là rất khả quan và rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

7. Chính sách đối với người lao động

· Tình hình lao động

· Tổng số lao động của Công ty hiện nay là:
234 người, bao gồm 77 nữ và 157 nam.

· Lao động quản lý:
49 người

Trình độ:

+ Đại học:


13 người




+ Trung cấp:


2 người




+ Khác:


34 người

· Nhân viên làm công tác phục vụ và kỹ thuật nghiệp vụ:
34 người

Trình độ:

+ Trung cấp:


3 người




+ Khác:


31 người

· Lao động trực tiếp sản xuất:
185 người

Trình độ:

+ Đại học:


6 người




+ Trung cấp:


4 người




+ Công nhân kỹ thuật:
175 người

· Trình độ của công nhân kỹ thuật được thể hiện trong bảng sau:

	Bậc thợ
	1/7
	2/7
	3/7
	4/7
	5/7
	6/7
	7/7
	Tổng số

	Số người
	0
	3
	68
	95
	3
	5
	1
	175


· Chính sách đối với người lao động

· Các cán bộ, công nhân viên của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu của dây chuyền công nghệ.

· Công ty cũng có chính sách quan tâm, đãi ngộ thoả đáng nhằm khuyến khích, động viên người lao động:

+ Nghỉ phép:
Hàng năm, người lao động nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên theo quy định của Bộ Luật Lao động. Công ty cũng trả 70% lương sản phẩm cho người lao động trong thời gian nghỉ phép.

+ Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho người lao động.

+ Việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể 24/24 và bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được Công ty thực hiện tốt theo quy định.

+ Công ty thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần. Thực hiện việc trích bồi dưỡng các chế độ ăn ca, độc hại, chống nóng và tiền chè nước cho người lao động.

8. Chính sách cổ tức

Hàng năm, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, trong đó có tỷ lệ chi trả cổ tức, và sử dụng các quỹ để trình Đại hội cổ đông quyết định. Dựa trên kế hoạch kinh doanh của Công ty, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trong những năm tới là 15%.

9. Tình hình hoạt động tài chính

v) Các chỉ tiêu cơ bản

· Trích khấu hao Tài sản cố định:


· Tất cả các tài sản cố định đều được ghi theo nguyên giá và hao mòn luỹ kế.

· Khấu hao cơ bản của tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng.

· Thời gian sử dụng của các nhóm tài sản cố định được trình bày trong bảng sau:

	Nhà cửa, vật kiến trúc:
	5 - 25 năm

	Máy móc thiết bị:
	10 năm

	Phương tiện vận tải:
	8 năm

	Dụng cụ quản lý:
	4 – 5 năm


· Mức lương bình quân:


1.568.000 ®ång/ng­êi/th¸ng

· Thanh toán các khoản nợ đến hạn:
Công ty hiện không có bất cứ khoản nợ quá hạn nào. Kể từ khi được thành lập năm 1999, các khoản nợ (chủ yếu là các khoản phải trả người bán, phải nộp Nhà nước và phải trả công nhân viên) đều được Công ty thanh toán đúng hạn.

· Các khoản phải nộp theo luật định:
Công ty đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của Nhà nước cũng như các chính sách có liên quan đến người lao động.

· Trích lập các quỹ:
Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh và lợi nhuận đạt được sau thuế, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội cổ đông quyết định cho từng năm.

Tình hình trích lập các quỹ năm 1999 và 2000 như sau: (Đơn vị tính: Nghìn đồng)

	Các quỹ
	Năm 1999
	Năm 2000

	Quỹ đầu tư phát triển
	1.995.824
	2.298.812

	Quỹ dự phòng tài chính
	287.193
	144.644

	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
	143.597
	72.321

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	405.320
	940.800


· Tổng dư nợ vay:

Không có, Công ty không phải vay nợ. Tổng số nợ của Công ty bao gồm toàn bộ là các khoản phải trả.

w) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	Năm 1999/6T
	Năm 2000
	Năm 2001/6T

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh
	6,47

4,38
	7,96

4,19
	5,38

3,73

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	5,35%

5,66%
	7,02%

7,55%
	11,71%

13,26%

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

+ Hiệu suất sử dụng tài sản
	5,67

0,70
	6,91

1,33
	2,71

0,62

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận/Doanh thu

+ Hệ số Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu

+ Hệ số Lợi nhuận từ SXKD/ Doanh thu
	17,99%

12,12%

14,70%
	15,02%

20,31%

14,05%
	13,56%

9,11%

12,69%


-Ghi chú:
Các số liệu trên đây được trích dẫn hoặc tính toán từ  các báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty Cổ phần bao bì Bỉm Sơn năm 1999 và năm 2000. Riêng số liệu năm 2001 (6 tháng đầu năm) chưa có sự xác nhận của Công ty Kiểm toán.

10. Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những nhà điều hành

· Hội đồng quản trị:

· Ông Lê Văn Chung 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông Mai Xuân Hiền 

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông Vũ Ngọc Thao

ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ông Đào Văn Nhân

ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ông Nguyễn Văn Hùng
ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ban Giám đốc:

· Ông Mai Xuân Hiền

Giám đốc điều hành

· Ông Vũ Ngọc Thao

Phó Giám đốc

· Ban kiểm soát:

· Ông Ngô Đức Lưu

Trưởng Ban Kiểm soát

· Ông Lê Trọng Kỷ

Kiểm soát viên

· Bà Đặng Thị Hồng Phương
Kiểm soát viên

1> Ông:
Lê Văn Chung

· Chức vụ hiện tại: 
Giám đốc Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
16/05/1952

· Nơi sinh:


Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hoá.

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

171891336

· Quê quán: 

Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hoá.

· Địa chỉ thường trú:
Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

· Số điện thoại cơ quan:
(84-37) 824016

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư kinh tế

· Quá trình công tác:

+ 09/1970 – 12/1974:
Bộ đội C20, E52, F320

+ 01/1975 – 02/1981:
Sinh viên ĐHBK  Hà Nội

+ 03/1981 - 07/1981:
Cán bộ định mức KTKT, Xưởng SCCK Nhà máy XMBS

+ 08/1981 – 04/1985:
Cán bộ, Phó Phòng LĐTL Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn

+ 05/1985 – 11/1997:
Trưởng phòng LĐTL; Phó, Trưởng Trung tâm Giao dịch tiêu thụ Xi măng Bỉm Sơn.

+ 12/1997 – 12/1998:
Phó Giám đốc Công ty Xi măng Bỉm Sơn

+ 01/1999 – 06/1999:
Giám đốc Công ty Xi măng Bỉm Sơn

+ 07/1999 – Nay:
Giám đốc công ty Xi măng Bỉm Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn.

+ Số cổ phần đại diện:
2.104.500 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
4.500 cổ phần



+ ủy quyền:
2.100.000 cổ phần (đạI diện Công ty Xi măng Bỉm sơn)

· Những người có liên quan: 
không

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

2> Ông:
Mai Xuân Hiền

· Chức vụ hiện tại: 
Phó Chủ tịch HĐQT

Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
08/05/1948

· Nơi sinh:


Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

171891379
cấp ngày 05/06/1992 
tại: Thanh Hóa

· Quê quán: 

Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:
Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

· Số điện thoại cơ quan:
037.825453

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí

· Quá trình công tác:

+ 1972 – 1975:

Bộ đội

+ 1975 – 1978:

Sinh viên ĐHBK  Hà Nội

+ 1978 – 1981:

Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn

+ 1981 – 1987:

Phó Phòng Cơ điện Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn

+ 1987 – 1988:

Quản đốc Xưởng Sửa chữa thiết bị NM Xi măng Bỉm Sơn

+ 1988 – 1995:

Quản đốc Xưởng tạo nguyên liệu NM Xi măng Bỉm Sơn

+ 1995 – 1999:

Quản đốc Xưởng sản xuất vỏ bao Công ty Xi măng Bỉm Sơn

+ 1999 – Nay:

Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

+ Số cổ phần đại diện:
5.000 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
5.000 cổ phần



+ ủy quyền:
0 cổ phần

· Những người có liên quan: 
Vợ Nguyễn Thị Hảo sở hữu 790 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

3> Ông:
Vũ Ngọc Thao

· Chức vụ hiện tại: 
ủy viên HĐQT

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
17/12/1946

· Nơi sinh:


Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

171701304
cấp ngày:
07/10/1999 
tại: Thanh Hóa

· Quê quán: 

Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:
Khu phố 8, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

· Số điện thoại cơ quan:
037.825739

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư ngành dầu khí (tại Rumani)

· Quá trình công tác:

+ 1966 – 1972:

Lưu học sinh tại Trường Đại học Dầu khi Bucarét - Rumani

+ 1972 – 1974:

Thực tập sinh tại Rumani

+ 1974 – 1981:

Cán bộ kỹ thuật Công ty dầu khí I - Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

+ 01/1982 – 05/1995:
Trưởng ca điều độ, Phòng Điều độ sản  xuất Công ty XM BS

+ 05/1995 – 12/1995:
Kỹ thuật viên Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty XM Bỉm Sơn

+ 12/1995 – 06/1999:
Phó quản đốc Xưởng sản xuất vỏ bao Công ty XM Bỉm Sơn

+ 07/1999 – Nay:

Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Số cổ phần đại diện:
5.000 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
5.000 cổ phần



+ ủy quyền:
0 cổ phần

· Những người có liên quan: 
Vợ Vũ Thị Sâm sở hữu 4.580 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

4> Ông:
Đào Duy Nhân

· Chức vụ hiện tại: 
ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
21/11/1946

· Nơi sinh:


Huyện Yên Định, Thanh Hóa

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

010039108
cấp ngày:
11/11/1983 
tại: Hà Nội

· Quê quán: 

Huyện Yên Định, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:
Phòng 306 Nhà D10, Phường Thanh Quang, Đống Đa, Hà Nội

· Số điện thoại cơ quan:
04.8517780

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Hóa Silicat

· Quá trình công tác:

+ 1971 - 1973:

Viện Khoa học Kỹ thuật Bộ Xây dựng

+ 1973 - 1980:

Vụ Quản lý VLXD, Bộ Xây dựng

+ 1980 - 1987:

Phó Phòng Kỹ thuật sản xuất Liên hiệp các xí nghiệp xi măng (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam)

+ 1987 - 1991:

Trưởng Phòng Tổ chức Lao động - Tổng công ty Xi măng Việt Nam

+ Từ 1991 đến nay:
Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu xi măng

· Số cổ phần đại diện:
380.500 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
500 cổ phần



+ ủy quyền:
380.000 cổ phần

· Những người có liên quan: 
không

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

5> Ông:
 Nguyễn Văn Hùng

· Chức vụ hiện tại: 
ủy viên HĐQT

Trưởng Phòng KHKTVT Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
06/03/1956

· Nơi sinh:


Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

171198254
cấp ngày:
25/08/1981 
tại: Thanh Hóa

· Quê quán: 

Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình

· Địa chỉ thường trú:
Khu phố 6, Phường Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

· Số điện thoại cơ quan:
037.825658

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí

· Quá trình công tác:

+ 11/1978 - 03/1979:

Bộ Xây dựng

+ 03/1979 - 1980:

Ban chuẩn bị Sản xuất NM Xi măng Bỉm Sơn

+ 1981 - 1985:


Trưởng ca, Phó Quản đốc Xưởng Sửa chữa thiết bị NM xi măng Bỉm Sơn.

+ 12/1985 - 06/1993:

Phó quản đốc Xưởng sản xuất vỏ bao Xi măng Bỉm  Sơn

+ 06/1993 - 12/1995:

Quản đốc Xưởng sản xuất vỏ bao Xi măng Bỉm  Sơn

+ 1995 - 1999:


Phó quản đốc xưởng sản xuất vỏ bao Xi măng Bỉm Sơn

+ 07/1999 - nay:


Uỷ viên HĐQT, Trưởng Phòng KHKTVT Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn.
· Số cổ phần đại diện:

3.800 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:

3.800 cổ phần



+ ủy quyền:

0 cổ phần

· Những người có liên quan: 
Vợ Lê Thị Bưởi sở hữu 1.150 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

6> Ông:
 Ngô Đức Lưu

· Chức vụ hiện tại: 
Trưởng Ban kiểm soát

Phó trưởng Phòng KTTKTC Công ty Xi măng Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
10/03/1971

· Nơi sinh:


Gia Lộc, Hải Dương

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

171417324
cấp ngày:
10/04/1985 
tại: Thanh Hóa

· Quê quán: 

Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:
Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

· Số điện thoại cơ quan:


· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán

· Quá trình công tác:

+ 11/1992 - 12/1993:
Kế toán Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

+ 01/1994 - 04/1998:
Kế toán tổng hợp Công ty Xi măng Bỉm Sơn

+ 05/1998 - 06/1999:
Phó Trưởng Phòng KTTKTC Công ty Xi măng Bỉm Sơn

+ 07/1999 -  Nay:
Phó Trưởng Phòng KTTKTC Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Kiểm soát viên trưởng Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn.

· Số cổ phần đại diện:
1.900 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
1.900 cổ phần



+ ủy quyền:
0 cổ phần

· Những người có liên quan: 
không

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

7> Ông:
Lê Trọng Kỷ

· Chức vụ hiện tại: 
Kiểm soát viên

Quản đốc Phân xưởng.. Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nam

· Ngày tháng năm sinh: 
10/03/1955

· Nơi sinh:


Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

171416305
cấp ngày:
07/10/1999 
tại: Thanh Hóa

· Quê quán: 

Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:
Phường Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

· Số điện thoại cơ quan:


· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Hóa dầu

· Quá trình công tác:

+ 1972 - 1976:

Bộ đội E4 QK7

+ 1976 - 1982:

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

+ 1982 - 1999:

Cán bộ kỹ thuật Công ty Xi măng Bỉm Sơn

+ 07/1999 -  Nay:
Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Số cổ phần đại diện:
3.820 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
3.820 cổ phần



+ ủy quyền:
0 cổ phần

· Những người có liên quan: 
không

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

8> Bà:
 Đặng Thị Hồng Phương

· Chức vụ hiện tại: 
Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Giới tính:


Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 
05/07/1957

· Nơi sinh:


Hà Nội

· Quốc tịch:

Việt Nam

· CMTND sè:

011217661
cấp ngày:
01/01/1982 
tại: Hà Nội

· Quê quán: 

Việt Hưng, Văn Lâm, Hải Hưng

· Địa chỉ thường trú:
10A Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội

· Số điện thoại cơ quan:
04.9343127

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán

· Quá trình công tác:

+ 1975 - 1980:

Sinh viên Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

+ 1981 - 1994:

Công tác tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

+ 1994 - 1998:
Công tác Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia - Trưởng Phòng Phi hàng hải

+ 1998 - 06/1999:
Công tác tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam - Trưởng Phòng Đầu tư vốn.

+ 07/1999 đến nay:
Công tác tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam - Trưởng Phòng Đầu tư vốn; Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

· Số cổ phần đại diện:
200.000 cổ phần

Trong đó:
+ Cá nhân:
0 cổ phần



+ ủy quyền:
200.000 cổ phần

· Những người có liên quan: 
chồng Phan Tiến Dũng sở hữu 5.000 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
không


· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty:
không

11. Tài sản

· Cơ sở nhà xưởng – văn phòng

 Diện tích chiếm đất của Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn hiện tại là 16.450 m2, trong đó đã xây dựng:

· Diện tích nhà xưởng sản xuất chính:

3.667 m2 

· Kho chứa giấy:




1.080 m2 

· Kho chứa phế liệu phế thải:


75 m2 

· Kho nguyên liệu và thành phẩm:


810 m2 

· Trạm biến áp, nhà để máy và hệ thống làm lạnh: 293 m2 

· Đường bãi nội bộ

· Tài sản cố định đã được kiểm toán (do Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC - xác nhận) vào thời điểm ngày 31/12/2000 như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	7.705.570
	3.435.472
	44,58

	2
	Máy móc thiết bị
	48.465.876
	17.568.628
	36,25

	3
	Phương tiện vận tải
	644.392
	270.618
	42,00

	4
	Thiết bị phục vụ quản lý
	290.995
	219.595
	75,46

	
	Tổng cộng
	57.106.833
	21.494.312
	37,64


12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

	Chỉ tiêu
	§VT
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Doanh thu
	Triệu đồng
	53.571
	60.000
	75.000
	90.000
	90.000

	Lợi nhuận sau thuế
	Triệu đồng
	6.830
	7.275
	10.023
	10.708
	13.943

	Tỷ suất LN / doanh thu
	%
	12,75
	12,12
	13,36
	12,69
	17,70

	Tỷ suất LN / Vốn CP
	%
	19
	20
	23
	25
	25

	Cổ tức
	%
	15
	15
	15
	15
	15


13. Kế hoạch SXKD ngắn và dài hạn của Công ty

x) Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn

· Trên cơ sở dây chuyền sản xuất đã được sửa chữa, thay thế, bổ sung về cơ bản, đảm bảo 100% máy móc thiết bị làm việc ổn định trong năm 2001. Phấn đấu đưa công suất máy móc được huy động đạt và vượt công suất thiết kế.

· Tiếp tục đầu tư mới các thiết bị nhỏ, lẻ bổ sung thêm ở các công đoạn để tăng sản lượng, cân đối năng lực sản xuất ở hai xưởng (Sản xuất vải PP và Sản xuất vỏ bao) tương đương nhau, cụ thể như sau:

+ Hoàn thiện 16 cơ cấu cuốn sợi của máy tạo sợi đã lắp đặt nhằm nâng sản lượng sợi phục vụ máy dệt.

+ Cải tạo thêm chức năng tráng ống PP và tráng phức hợp ở máy tráng màng.

+ Mua máy kiểm tra mối dán ống để ổn định chất lượng sản phẩm.

+ Mua máy cắt may nhiều màu để sản xuất các loại bao bì khác.

+ Mua máy vi tính trang bị cho các xưởng phục vụ hạch toán nội bộ.

+ Mua máy làm dây buộc, tận dụng phế thải từ nhựa phục vụ cho buộc vỏ bao và cung cấp cho nhu cầu bên ngoài.

· Năm 2001, kế hoạch sản xuất đặt ra là 21 triệu vỏ bao, phấn đấu đạt 23 triệu vỏ bao. kế hoạch sản lượng cụ thể tại các công đoạn như sau:

	Chỉ  tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Phấn đấu

	1. Sản xuất sợi PP
	Kg
	1.378.000
	1.450.000

	2. Dệt vải PP
	M
	15.920.000
	16.710.000

	3. Tráng màng vải PP
	M
	15.760.000
	16.545.000

	4. Sản xuất ống bao
	Cái
	21.242.000
	23.265.000

	5. Sản  xuất vỏ bao
	Cái
	21.032.000
	23.035.000

	6. In giáp lai
	Cái
	21.000.000
	23.000.000


· Tăng cường, củng cố uy tín sản phẩm trên thị trường bằng các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm:

+ Đưa công tác quản lý chất lượng thành hệ thống, có tính khoa học; theo dõi chặt chẽ từng công đoạn từ cấp quản lý đến công nhân trực tiếp sản xuất.

+ Lập hồ sơ quản lý chất lượng cho từng lô sản phẩm, tuân theo một quy trình từ việc lấy mẫu, kiểm tra đến nghiệm thu sản phẩm nhập kho.

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý in ấn nhãn mác bao bì theo đúng pháp luật, đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá hàng năm với cơ quan quản lý chức năng.

+ Phối hợp với Công ty Xi măng Bỉm Sơn thường xuyên hoàn thiện quy chuẩn kích thước, đường nét để chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu xi măng Bỉm Sơn.

+ Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác với tổ chức tư vấn để được cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9002.

· Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong năm 2001 là 21 triệu vỏ bao, phần đấu đạt 23 triệu vỏ bao. Ngoài ra, những công đoạn sản xuất còn dư năng lực thì có thể tìm thị trường để sản xuất vỏ bao KPK hoặc các loại bao bì khác, tạo điều kiện bước đầu thăm dò, mở rộng thị trường, thử sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại.

· Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến của năm 2001 theo kế hoạch được trình bày trong bảng sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2001
	Ghi chú

	1
	Sản lượng tiêu thụ
	Cái
	21.000.000
	

	2
	Giá thành tiêu thụ
	§ång/c¸i
	2.225,74
	

	3
	Tổng giá thành tiêu thụ
	Tỷ đồng
	46,740
	

	4
	Giá bán bình quân
	§ång/c¸i
	2.806,00
	Bao gồm cả thuế VAT

	5
	Doanh thu trước thuế VAT
	Tỷ đồng
	53,571
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	6,830
	


y) Kế hoạch sản xuất  kinh doanh dài hạn

· Bám sát nhu cầu vỏ bao của Công ty Xi măng Bỉm Sơn về mẫu mã, quy cách, chất lượng vỏ bao; đảm bảo duy trì vị trí là nhà cung cấp vỏ bao chủ yếu cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn; hoạt động kinh doanh hiệu quả trên cơ sở chấp nhận cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp sản xuất bao bì khác.

· Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị hiện có, đảm bảo huy động đạt và vượt 100% công suất thiết kế của máy móc thiết bị.

· Xúc tiến dự án mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất 16 triệu vỏ bao / năm (với tổng vốn đầu tư ước tính là 28 tỷ đồng), nâng công suất cả hai dây chuyền lên 36 triệu vỏ bao / năm. Dự án này được chia làm hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 (năm 2002): Xây dựng cơ sở hạ tầng dây chuyền mới, đồng thời mua vải PP đã tráng màng ở bên ngoài về gia công đảm bảo khả năng cung cấp 30 triệu vỏ bao.

+ Giai đoạn 2 (năm 2003): Mua và lắp đặt thiết bị (1 máy tạo sợi, 10 máy dệt 6 thoi, 1 máy tráng màng) đưa dây chuyền mới vào sản xuất đạt hiệu suất 90% kết hợp với dây chuyền cũ hoạt động ổn định có khả năng cung cấp 35 - 36 triệu vỏ bao.

· Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm bao xi măng KPK, và các loại bao bì công nghiệp khác phục vụ thị trường ngoài Công ty Xi măng Bỉm Sơn; làm cơ sở cho việc mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm và thị trường tiêu thụ khi có đủ điều kiện.

Tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn của Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn được trình bày trong bảng sau đây:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

	Khoản mục
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Sản lượng (vỏ bao)
	21.000.000
	24.000.000
	34.400.000
	36.000.000
	36.000.000

	Doanh thu
	53.571.000
	60.000.000
	87.252.400
	91.334.000
	91.334.000

	Tổng chi phí
	47.897.388
	52.700.000
	75.994.654
	79.016.727
	78.883.469

	LN trước thuế
	6.830.462
	7.300.000
	11.257.746
	12.317.273
	12.450.531

	LN sau thuế
	6.830.462
	7.300.000
	10.439.596
	10.777.614
	10.894.215

	
	
	
	
	
	


Nguồn: Kế hoạch tài chính  các năm 2001 – 2005 và Dự án Nghiên cứu khả thi Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (BPC)

14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu:
Không có

VIII. Phụ lục

1. Phụ lục I: 

Báo cáo kiểm toán (Trích nguyên văn báo cáo kiểm toán)

2. Phụ lục V: 

Tóm tắt điều lệ Công ty

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2002

Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn
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